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  1. Đặt vấn đề
Việc áp dụng kỹ thuật xử lý chiếu 

xạ tia γ (nguồn Co60) lặp lại liên tiếp 
lên hạt lúa trước khi gieo đã gây ra 
những biến dị di truyền ở tất cả các 
giống nghiên cứu. Bởi vì, dưới sự tác 
động của bức xạ γ  đã làm thay đổi 
cấu trúc nhiễm sắc thể trong tế bào 
hạt lúa ngay từ giai đoạn phân bào 
đầu tiên, các sai hình nhiễm sắc thể 
này đã gây nên sự xáo trộn sau một 
số lần phân bào dẫn đến tăng mức độ 
biến đổi dị thường về sinh lý, hình thái 
của cây lúa trong các thế hệ kế tiếp. 

Bằng kỹ thuật này có thể tạo được 
những thể đột biến có lợi cho công tác 
chọn tạo giống lúa thu được như: thấp 
cây, chống đổ, chín sớm, hạt thóc 
thon dài, năng suất cao, chống chịu 
được với sâu bệnh và điều kiện bất 
thuận của thời tiết, hàm lượng protein 
cao, hàm lượng amylose trung bình 
thấp, các dạng bất dục đực… và là 
những vật liệu khởi đầu quý cho công 
tác chọn tạo giống mới.

Để công tác chọn tạo giống lúa đạt 
hiệu quả cao, điều quan trọng trước 
tiên là phải có nguồn vật liệu khởi đầu 
phong phú về chủng loại, đa dạng 
về kiểu hình. Thành công của công 
tác chọn tạo giống mới phụ thuộc rất 
nhiều vào số lượng, chất lượng của 
những vật liệu khởi đầu được thu thập 
và tạo ra. Do vậy, chúng tôi đã thực 
hiện nghiên cứu này  nhằm giúp tăng 
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Summary 

The survey volatility beneficial characteristics of the mutants 
obtained after irradiation treatment three times repeated 
on the same varieties (IR64, North thom 7 and CL-9) has 
selected been some of rice mutation lines have many good 
agri-biological characteristics and has high selection value. 
Among them, the type of mutation is low and hard stems have 
the highest frequency of occurs in all three studied varieties 
(reaching (0.57 ± 0.61)% after two treatment times up the 
seed North thom 7). Type of early ripening mutation (short 
growing time than just the original variety 7 to 10 days) with 
the greatest frequency (0.34 ± 0.53)% in the variety CL-9. Type 
mutant of elongated grains > 7 mm and grain white rice has 
frequency of appearance in most of the experimental formula is 
lower than the type of early ripening mutation. Have identified 
the selective value of rice mutant lines obtained through the 
survey and evaluation in the next season. The lines of early 
ripening (DBCS No. 9, DBCS No. 13, DBCS No. 17), the lines 
of mutation has low and hard stems (DBTC No. 8, DBTC No. 
11, DBTC No. 21), the lines high yield (DBNS No. 5, DBNS No. 
19, DBHT No. 2) have a high index of productive potential, and 
overcome the existing drawbacks of the original varieties. 



nghiên cứu - trao đổi

Số 2 + 3 năm 2013 103

cường quỹ gen và phát triển nguồn vật liệu khởi đầu 
bằng phương pháp đột biến cảm ứng cho công tác 
chọn tạo giống lúa mới có chất lượng gạo thương 
phẩm cao.

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Sử dụng những cá thể lúa đột biến về sinh lý và 

hình thái thu được sau các lần xử lý chiếu xạ lặp 
lại liên tiếp đối với 3 giống lúa: IR64, Bắc thơm 7, 
CL-9. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Xử lý gây đột biến bằng phương pháp chiếu xạ 

tia γ (nguồn Co60) lặp lại liên tiếp ba lần với liều 
lượng 15 krad lên hạt khô của 3 giống (IR64, Bắc 
thơm 7, CL-9) để tạo ra quần thể các biến dị về sinh 
lý và hình thái ở cây lúa.

Nghiên cứu mức độ phát sinh những biến dị về 
sinh lý và hình thái của cây lúa sau mỗi lần xử lý. 
Phân lập và xác định khả năng di truyền các biến 
dị thu được. 

Chọn lọc các cá thể đột biến về sinh lý, hình thái 
và những thay đổi khác thường về định tính, định 
lượng theo các nhóm tính trạng như: thấp cây, thân 
cây cứng và thẳng đứng, chín sớm, hạt thóc thon 
dài, năng suất cao, hàm lượng protein cao, hàm 
lượng amylose trung bình thấp, chống chịu được với 
sâu bệnh và điều kiện bất thuận của thời tiết… ở các 
công thức sau mỗi lần xử lý chiếu xạ.

Theo dõi và đánh giá mức độ di truyền của một 
số đột biến hữu ích trên đồng ruộng qua các vụ. 
Mỗi công thức (cá thể đột biến theo từng tính trạng) 
được cấy riêng rẽ trong 1 ô thí nghiệm. Ruộng lúa 
thí nghiệm được chăm sóc theo quy trình sản xuất 
lúa giống. Trong suốt quá trình sinh trưởng và phát 
triển của các giống tiến hành theo dõi, đánh giá 
những biến đổi dị thường về hình thái cây lúa (nếu 
có) đối với từng công thức.

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Mức độ biến đổi một số tính trạng của cây 

lúa sau các lần xử lý chiếu xạ
Sự xuất hiện những thay đổi dị thường về định 

tính hoặc những biến đổi hình thái là chỉ tiêu quan 
trọng thể hiện hiệu quả của sự tác động gây đột biến 
bằng tia γ (nguồn Co60) lên các giống lúa nghiên 

cứu. Sau ba lần xử lý chiếu xạ lặp lại liên tiếp lên 
3 giống lúa (IR64, Bắc thơm số 7 và CL-9) đã thu 
được trên 50 thể loại lúa đột biến để tiến hành kiểm 
chứng khả năng biến dị di truyền, nhằm phân lập và 
chọn lọc ra các đột biến có giá trị chọn giống cao. 

Kết quả khảo sát mức độ biến động một số tính 
trạng có lợi của các đột biến cho thấy, việc xử lý lặp 
lại lên hạt lúa các giống nghiên cứu với liều lượng 
15 krad đã tạo ra một số cá thể lúa đột biến mang 
những đặc điểm nông sinh học có giá trị chọn giống 
như: chín sớm, hạt thon dài (hạt gạo dài > 7 mm), 
hạt gạo trắng, trong. Tần suất xuất hiện từng kiểu 
đột biến được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1: mức độ biến đổi một số tính trạng nông - sinh học 
có giá trị chọn giống của các giống lúa sau khi xử lý lặp lại 

liên tiếp bằng tia γ với liều lượng 15 krad

Ghi chú: TGST - thời gian sinh trưởng 

+ Kiểu đột biến chín sớm (đột biến về TGST)

Đột biến rút ngắn TGST (chín sớm) là một trong 
những đột biến có ý nghĩa quan trọng. Nó giúp nhà 
sản xuất có thể luân canh, chủ động thời vụ trên 
diện tích canh tác và tránh được những rủi ro (thiên 
tai và dịch họa tác động đến năng suất cũng như 
chất lượng sản phẩm). Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, những đột biến có TGST ngắn hơn đối chứng 
từ 7 đến 10 ngày thu được với tần suất khá thấp so 
với các kiểu đột biến khác.

Đối với cả 3 giống (IR64, Bắc thơm 7 và CL-9), 
kết quả thu được ở bảng 1 cho thấy, tần số đột biến 
về TGST (chín sớm) thu được ở các giống khác 
nhau là rất khác nhau và dao động từ (0,17 ± 0,34) 

Giống lúa                    
được xử lý

Tần suất xuất hiện đột biến theo tính trạng nghiên cứu (%)
TGST       

(chín sớm)
Thân cây   
thấp và 

cứng

Hạt thon      
dài > 7 mm

Hạt gạo 
trắng, trong 

Sau một lần xử lý  
Giống lúa IR64 0,18 ± 0,22 0,27 ± 0,43 0,11 ± 0,23 0
Bắc thơm số 7 0,17 ± 0,34 0,29 ± 0,41 0,15 ± 0,44 0,17 ± 0,23
Giống lúa CL-9 0,20 ± 0,27 0,24 ± 0,21 0 0,11 ± 0,42

Sau hai lần xử lý  
Giống lúa IR64 0,26 ± 0,52 0,34 ± 0,36 0,19 ± 0,35 0
Bắc thơm số 7 0,25 ± 0,28 0,57 ± 0,61 0,21 ± 0,32 0,26 ± 0,30
Giống lúa CL-9 0,34 ± 0,53 0,43 ± 0,65 0,27 ± 0,43 0,21 ± 0,33

Sau ba lần xử lý  
Giống lúa IR64 0,27 ± 0,29 0,33 ± 0,53 0,23 ± 0,34 0,11 ± 0,16
Bắc thơm số 7 0,23 ± 0,27 0,32 ± 0,38 0,29 ± 0,47 0,19 ± 0,25
Giống lúa CL-9 0,29 ± 0,49 0,29 ± 0,40 0,29 ± 0,23 0,22 ± 0,32
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đến (0,34 ± 0,53)%. Giống CL-9 có tần số xuất hiện 
các đột biến về TGST (chín sớm) cao nhất (0,20 ± 
0,27)% sau 1 lần xử lý và (0,34 ± 0,53)% sau 2 lần 
xử lý. Tiếp đến là IR64 (0,18 ± 0,22)% sau 1 lần xử 
lý và (0,27 ± 0,29)% sau 3 lần xử lý. 

+ Kiểu đột biến thân cây thấp và cứng 

Các đột biến thân cây thấp và cứng là dạng hình 
cây lúa có giá trị chọn giống cao. Cây lúa dạng hình 
này có khả năng mang được bông lúa chứa nhiều 
hạt, có khả năng thích hợp với điều kiện thâm canh 
cao.

Kết quả nghiên cứu việc xử lý bức xạ tia γ lên hạt 
lúa của cả ba giống (IR64, Bắc thơm số 7 và CL-9) 
đều cho tần suất xuất hiện các đột biến dạng này 
cao. Tần số đột biến kiểu thân cây thấp và cứng cao 
nhất thu được là (0,57 ± 0,61)% ở giống Bắc thơm 
số 7 xuất hiện sau 2 lần xử lý so với các dạng đột 
biến khác cùng nghiên cứu (bảng 1). Khi so sánh 
tần số dạng đột biến này ở từng giống sau mỗi lần 
xử lý cho thấy, sau 1 lần xử lý, tần suất cao nhất 
thuộc về Bắc thơm số 7, tiếp đến là IR64 và thấp 
nhất ở giống CL-9. Sau lần xử lý thứ hai, tần suất 
cao nhất có ở giống Bắc thơm số 7, tiếp đến là CL-9 
và thấp nhất ở giống IR64. Sau 3 lần xử lý, tần suất 
cao nhất thuộc về giống IR64, tiếp đến là Bắc thơm 
số 7 và thấp nhất có ở giống CL-9.

+ Kiểu đột biến hạt gạo thon dài > 7 mm

Để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng hiện nay đối với 
giống lúa O. Sativa Indica L. dạng hạt gạo thon dài, 
trong suốt là chỉ tiêu đầu tiên cần được cải tiến. Chỉ 
tiêu này được xác định bằng tỷ lệ dài/rộng của hạt 
gạo ở giống đó, dạng hạt gạo có tỷ lệ dài/rộng lớn 
hơn 3 là hạt thon dài, nghĩa là với chiều dài của bất 
cứ loại hạt nào từ 6 mm trở lên đều thuộc dạng này 
và được ưa chuộng trên thị trường quốc tế. 

Kết quả khảo sát 3 giống lúa được trình bày ở 
bảng 1 cho thấy, nhìn chung tần số kiểu đột biến 
này xuất hiện ở các công thức thí nghiệm là thấp so 
với 2 kiểu đột biến (chín sớm hoặc thân cây thấp và 
cứng). Tần số xuất hiện cao nhất sau 1 lần xử lý là 
(0,15 ± 0,44)% ở giống Bắc thơm số 7. Sau lần xử lý 
thứ 2, tần số đột biến loại này cao nhất ở giống lúa CL-
9 (0,27 ± 0,43)%. Tần số đột biến có dạng hạt thon dài 
trên 7 mm cao nhất lên đến (0,29 ± 0,47)% thu được ở 
lần xử lý thứ 3 trên giống Bắc thơm số 7.

Như vậy, nếu xử lý tia γ với liều lượng 15 krad đã 

cho tần số xuất hiện dạng đột biến có hạt thon dài ở 
cây lúa là khá cao, đặc biệt có hiệu quả rõ nhất là 
khi dùng liều lượng 15 krad sau 2 hoặc 3 lần xử lý.

+ Kiểu đột biến hạt gạo trắng, trong

Kết quả khảo sát và phân tích mức độ biến động 
của các đột biến mang tính trạng (hạt gạo trắng, 
trong) cho thấy, chỉ số về tần suất xuất hiện các đột 
biến dạng này diễn biến tương tự như tần suất xuất 
hiện các đột biến mang tính trạng hạt thon dài > 7 
mm (bảng 1).

Như vậy, sự xuất hiện một số dạng đột biến có 
giá trị chọn giống của các lần xử lý đã đem lại một 
giá trị thực tiễn vô cùng quan trọng. Có thể nói, đây 
sẽ là nguồn vật liệu khởi đầu rất có giá trị, góp phần 
vào công tác chọn tạo giống lúa cao sản, giống lúa 
chất lượng cao trong các công đoạn chọn giống tiếp 
theo. 

3.2. Chọn lọc và đánh giá một số dòng đột biến 
theo các tính trạng có lợi

Từ các thể lúa đột biến thu được sau ba lần xử lý 
đã chọn ra một số dòng lúa ưu việt mang nhiều tính 
trạng có giá trị chọn giống cao. Kết quả khảo sát 
một số chỉ tiêu chủ yếu của các dòng đột biến hữu 
ích được trình bày ở bảng 2.

Số TT
Tên gọi các 

dòng đột 
biến

Nguồn gốc của 
các dòng lúa 

đột biến

Đặc điểm một số tính trạng có giá trị chọn giống của các dòng đột biến

NSLT 
(taï/ha)

Chiều 
cao cây 

(cm)

Số 
bông/
khóm

Chiều dài bông 
(cm) Số hạt/bông Tỷ lệ  

lép 
(%)X ± m CV% X ± m CV%

Giống đối chứng IR64 101,5 3,9 22,5 ± 2,3 2,05 165,4 ± 12,6 2,19 12,5 58,4

1 ÑBCS soá 17 IR64-M2[M3(M4)] 93,7 4,0 23,4 ± 1,2 3,75 181,3 ± 13,5 21,3 12,1 66,7

2 ÑBTC soá 11 IR64-M2(M3) 95,2 4,1 23,2 ± 1,6 8,43 183,7 ± 9,63 14,4 10,7 68,3
Đối chứng (Bắc thơm 7) 95,6 4,1 22,9 ± 1,6 2,32 157,4 ± 9,55 15,44 11,8 54,8

5 ÑBCS soá 9 BT.7-M2(M3) 95,1 3,9 23,8 ± 1,7 6,19 186,5 ± 8,90 29,87 13,1 60,4

6 ÑBTC soá 8 BT.7-M2(M3) 96,5 4,4 24,5 ± 1,5 5,25 172,5 ± 9.15 32,37 12,5 63,2

7 ÑBNS soá 5 BT.7-M2[M3(M4)] 94,6 4,0 23,4 ± 1,4 9,18 197,3 ± 14,6 33,97 13,5 64,6
ÑBHT soá 2 BT.7-M2[M3(M4)] 93,9 4,1 23,1 ± 2,0 10,1 189,5 ± 12,4 36,82 13,6 62,8

Đối chứng (Giống CL-9) 98,3 4,0 20,9 ± 1,3 1,95 188,9 ± 8,05 2,52 12,7 61,2
9 ÑBCS soá13 CL-9-M2(M3) 95,4 4,0 22,9 ± 1,3 3,63 204,5 ± 9,52 8,65 13,9 66,9

10 ÑBTC soá 21 CL-9-M2(M3) 98,7 4,3 23,5 ± 1,5 4,14 192,7 ± 11,9 10,3 12,5 69,2

11 ÑBNS soá 19 CL-9-M2[M3(M4)] 96,9 4,1 23,8 ± 1,8 4,82 194,6 ± 12,5 6,92 13,6 70,2

CV % 2,70

LSD0,05 2,443

Ghi chú: ** thí nghiệm được bố trí nghiêm ngặt cấy đều 
1 dảnh (1 cây lúa) với mật độ 50 cây/m2; NSLT: năng suất 

lý thuyết

Bảng 2: một số đột biến được phân lập và chọn lọc ra 
từ 3 giống lúa (IR64, Bắc thơm số 7 và CL-9) vụ mùa 2011
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Ở các công thức thí nghiệm gieo cấy các dòng 
đột biến thu được từ giống IR64 đã chọn lọc ra dòng 
thấp cây ĐBTC số 11 có thân cây cứng, chống đổ 
tốt, tỷ lệ hạt lép/bông thấp,; dòng chín sớm ĐBCS 
số 17 chín sớm hơn giống gốc 7 đến 9 ngày, đồng 
thời có chỉ số về chiều dài bông và tỷ lệ hạt chắc/
bông cao. Tại các công thức gieo cấy giống Bắc 
thơm số 7 đã chọn lọc ra dòng chín sớm ĐBCS số 9 
có TGST ngắn hơn hơn giống gốc từ 8 đến 10 ngày, 
dòng đột biến có thân cây thấp và cứng ĐBTC số 
8, dòng năng suất ĐBNS số 5 và dòng hương thơm 
ĐBHT số 2 hội tụ được phần lớn các chỉ số cấu thành 
năng suất có giá trị cao. Các dòng đột biến ưu tú 
chọn ra từ giống CL-9 gồm: dòng chín sớm ĐBCS 
số 13, dòng thấp cây ĐBTC số 21 thuộc dạng nửa 
lùn nhưng lại có đường kính thân cây lớn, còn dòng 
năng suất ĐBNS số 19 có chỉ số cấu thành năng 
suất rất cao (310-350 hạt chắc/bông). Các dòng đột 
biến được chọn lọc nêu trên đều có chỉ số về tiềm 
năng năng suất vượt trội, đồng thời khắc phục được 
một số nhược điểm riêng của từng giống gốc.

Việc khảo sát và đánh giá các dòng lúa đột biến 
thu được từ các giống gốc đã nâng cao tính hiệu 
quả của chọn giống đột biến và xác định rõ hơn giá 
trị chọn giống đặc biệt hữu hiệu của từng vật liệu 
khởi đầu được tạo ra bằng phương pháp đột biến 
cảm ứng.  

4. Kết luận
Xử lý chiếu xạ lặp lại ba lần liên tiếp bằng tia γ 

(nguồn Co60) lên hạt lúa một số giống nghiên cứu 
đã tạo ra một quần thể lúa đột biến mang những 
đặc điểm nông sinh học có giá trị chọn giống cao. 
Trong đó, kiểu đột biến thân cây thấp và cứng có 
tần suất xuất hiện cao nhất ở cả 3 giống nghiên cứu 
và đạt (0,57 ± 0,61)% ở giống Bắc thơm số 7 sau 
2 lần xử lý. Kiểu đột biến chín sớm (có TGST ngắn 
hơn giống gốc từ 7 đến 10 ngày) thu được với tần 
suất cao nhất là (0,34 ± 0,53)% ở giống CL-9 sau 
2 lần xử lý. Kiểu đột biến hạt gạo thon dài > 7 mm 
và kiểu đột biến hạt gạo trắng, trong có tần số xuất 
hiện ở các công thức thí nghiệm thấp hơn so với 2 
kiểu đột biến nêu trên.

Kết quả khảo sát, đánh giá các dòng lúa đột biến 
từ các giống nghiên cứu đã xác định rõ hơn giá trị 
chọn giống của từng dòng đột biến thu được. Các 
dòng chín sớm (ĐBCS số 9, ĐBCS số 13, ĐBCS 
số 17); 3 dòng thấp cây (ĐBTC số 8, ĐBTC số 11, 

ĐBTC số 21); 2 dòng năng suất (ĐBNS số 5, ĐBNS 
số 19) và dòng hương thơm ĐBHT số 2 đều có chỉ 
số về tiềm năng năng suất vượt trội, đồng thời khắc 
phục được một số nhược điểm riêng của từng giống 
gốc n
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